TÌNH CẢNH LẺ LOI CỦA NGƯỜI CHINH PHỤ
( Trích “Chinh phụ ngâm”)
	Nguyên tác chữ Hán:Đặng Trần Côn.
Bản diễn Nôm:Đoàn Thị Điểm
I/ Tìm hiểu chung:
1/ Tác giả 
- Đặng Trần Côn : (?-?)  Quê Hà Nội
- Sống vào khoảng nửa đầu thế kỉ XVIII.
- Sáng tác : Chinh phụ ngâm, thơ, phú chữ Hán.
2/ Dịch giả:  Đoàn Thị Điểm
3/ Tác phẩm “Chinh phụ ngâm” : 
 Gồm 476 câu, thể loại ngâm khúc,viết theo thể trường đoản cú.
a/ Hoàn cảnh ra đời : 
    Đặng Trần Côn cảm động trước nỗi khổ đau mất mát của con người, nhất là những người vợ lính trong chiến tranh , đã viết Chinh phụ ngâm.
b/ Nội dung :
 Chinh phụ ngâm nói lên sự oán ghét chiến tranh phong kiến phi nghĩa , đặc biệt là thể hiện tâm trạng khao khát tình yêu, hạnh phúc lứa đôi.
4/ Đoaïn trích “Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”
Vị trí: Từ câu 193 đến 216
Bố cục: 2phần
+ Đoạn 1(16 câu đầu): Nỗi cô đơn, lẻ loi của người chinh phụ
+ Đoạn 2(8 câu cuối): Nỗi nhớ thương, khát khao hạnh phúc của người chinh phụ
II/ Đọc – hiểu đoạn trích:
1/ 16 câu đầu: Nỗi cô đơn, lẻ loi của người chinh phu:
- Hành động của người chinh phụ (2 câu đầu):
Hành động: dạo, ngồi, buông rèm cuốn rèm
+ Từng bước dạo hiên vắng
+ Buông rèm xuống cuốn rèm lên nhiều lần(“ rủ thác đòi phen”)
 Hành động lặp đi lặp lại không mục đích, thể hiện tâm trạng rối bời, cô đơn.
· Các yếu tố ngoại ngoại cảnh (6 câu tiếp):
Ngoại cảnh: chim thước, đèn, tiếng gà, hòe
+ Một mình trong phòng riêng vắng lặng, trách chim thước chẳng chịu maùch tin, nàng hướng về ngọn đèn để tìm sự đồng cảm( nhân hóa) nhưng đèn có biết cũng bằng không nàng  cô đơn không ai chia sẻ.
+  Từ” bi thiết” cực tả nỗi cô đơn của người chinh phụ
+ Nhìn ngọn đèn dầu đã tàn lụi, nàng liên tưởng đến tình cảnh của mình: nỗi cô đơn đang làm khô héo tâm can.
+ Hình ảnh “ hoa đèn” cùng với chiếc bóng trên tường của người chinh phụ cho thấy thời gian đã khuya, không gian thêm vắng lặng, người chinh phụ vẫn thao thức, không ngủ được.
+ Nghệ thuật: Nhân hóa, đối lập, câu hỏi tu từ, điệp từ.
· Âm thanh, hình ảnh(4 câu tiếp):
+  Tiếng gà gáy báo hiệu năm canh, tăng thêm vẻ tĩnh mịch,
+  Hòe phất phơ gơi cảm giác u sầu, buồn bã.
 Giữa không  gian ấy, người chinh phụ càng thấy mình nhỏ bé, cô độc.
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+ Nỗi cô đơn, sầu muộn da diết  khôn nguôi.
+ Nghệ thuật: So sánh, từ láy
- Gắng tìm mọi cách để thoát khỏi nỗi cô đơn nhưng càng lún sâu hơn vào sự cơ đơn, nhớ nhung chồng chất.(4 câu cuối)
+  Gượng đốt hương tìm sự thanh thản  nhưng tâm hồn lại thêm mê man
+ Gượng soi gương nhưng nhìn vào gương lại đầm đìa nước mắt
+ Gượng gãy đàn nhưng ngại dây đứt, phiếm chùng, dự báo lứa đôi chia lìa.
+ Nghệ thuật: Điệp từ, liệt kê.
 Tâm trạng cô đơn, sầu nhớ, khắc khoải.
2/ Tám câu cuối  : Nỗi nhớ thương người chồng ở phương xa:
- Nhờ ngọn gió mùa xuân ( gió đông) gửi nỗi nhớ của mình đến người chồng ở phương xa ( non Yên) nhưng vô vọng vì khoảng cách không gian quá lớn (hình ảnh mang tính ước lệ)
- Điệp từ “nhớ”, “thăm thẳm”; từ láy “đăng đẳng”, “đau đáu”, “thiết tha”  diễn tả sâu sắc nỗi nhớ
 Tám câu cuối lời thơ chuyển dần sang độc thoại nội tâm, trực tiếp bày tỏ nỗi lòng chinh phụ: nỗi nhớ thương da diết, triền miên   
  Đoạn thơ thể hiện niềm  khao khát hạnh phúc cháy bỏng của người chinh phụ  và sự đồng cảm của tác giả - giá trị nhân đạo sâu sắc của tác phẩm.
III/  Tổng kết :
1 /Nội dung: Ghi nhớ SGK
2/ Nghệ thuật :
-Thể thơ song thất lục bát.
-Miêu tả tâm trạng nhân vật (cử chỉ,hành động,điệp từ,láy,hình ảnh ẩn dụ...).
-Ngôn ngữ thơ giàu hình ảnh gợi tả,biểu cảm với nhiều tầng nghĩa.
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